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- Nhóm bệnh nhân có tổn thương động mạch lớn 
chi dưới có tỷ lệ thiếu máu bàn chân cao hơn nhóm 
không có tổn thương với p < 0,05. 

- Tỷ lệ tổn thương động mạch lớn chi dưới ở nhóm 
có rối loạn chuyển hóa lipid (tăng cholesterol, tăng 
triglycerid, tăng LDL - C, giảm HDL - C) cao hơn 
nhóm không có rối loạn chuyển hóa lipid với p < 0,05. 
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ứng dụng SPECT Tc99m-MIBI trong định hướng điều trị  

và đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi 
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Tóm tắt 
41 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai 

đoạn IIIB, IV được điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Hà 
Nội (từ 1/2009 đến 5/2010) bằng hóa trị phác đồ 
Paclitaxel + Carboplatin chu kỳ 21 ngày. Các bệnh 
nhân được chụp SPECT phổi với SPECT Tc99m-MIBI 
trước điều trị và sau điều trị. Đánh giá đáp ứng điều trị 
theo tiêu chuẩn của WHO. Kết quả không có bệnh 
nhân nào đáp ứng hoàn toàn, 20 BN đáp ứng một 
phần chiếm 53,6%, bệnh giữ nguyên chiếm 24,4% và 
22% bệnh tiến triển. Những bệnh nhân có tập trung 
phóng xạ cao (T/N cao hơn ở pha sớm) đáp ứng với 
điều trị hóa chất tốt hơn (p<0,05). Những bệnh nhân có 
đáp ứng với điều trị thì chỉ số T/N ở cả pha sớm và pha 
muộn chụp ở thời điểm sau điều trị đều giảm đáng kể 
so với trước điều trị, còn nhóm không đáp ứng thì chỉ 
số T/N sau điều trị không giảm hoặc giảm nhẹ so với 
trước điều trị (ở cả pha sớm và pha muộn), khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05). Chỉ số RI sau điều trị ở 
nhóm đáp ứng lớn hơn nhóm không đáp ứng (p<0,05). 
Lấy ngưỡng T/N > 3 của SPECT trước điều trị làm 
ngưỡng dự báo đáp ứng với điều trị sẽ có sự phù hợp 
với kết quả trên CT khá chặt chẽ, hệ số kappa = 0,61 

Đặt vấn đề 
Ung thư phổi là ung thư hay gặp nhất trên thế giới 

hiện nay (12.6% của tất cả các ung thư mới mắc, 
17.8% các trường hợp tử vong do ung thư). Ước tính 
có khoảng 1.2 triệu ca mới mắc và 1.1 triệu ca tử 
vong năm 2000; tỷ lệ giới nam/nữ là 2.7. Ung thư phổi 
là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở 
cả nam và nữ ở Hoa Kỳ, chiếm 25% tất cả các trường 
hợp tử vong do ung thư. 

Theo số liệu của IARC năm 2002, ung thư phổi tại 
Việt Nam đứng hàng đầu trong khu vực cùng với 
Singapore, Philippin, Thái Lan với tỷ lệ mắc trong các 
bệnh ung thư ở nam giới là 20.3 và nữ giới là 5.5. Tại 
Hà Nội, bênh đứng hàng thứ nhất ở nam và thứ 3 ở nữ 
(sau ung thư vú và ung thư dạ dày). Tại thành phố Hồ 
Chí Minh, tỷ lệ mắc ung thư phổi đứng thứ hai ở nam 
(sau ung thư gan) và đứng thứ tư ở nữ (sau ung thư cổ 
tử cung, vú và đại trực tràng). Về mặt mô học, ung thư 
phổi được chia làm 2 loại chính: ung thư phổi không 
phải tế bào nhỏ (NSCLC) và ung thư phổi tế bào nhỏ 
(SCLC). NSCLC chiếm 80% các trường hợp ung thư 
phổi, còn lại là SCLC. Mặc dù có nhiều loại mô học 
khác nhau trong NSCLC (như ung thư biểu mô tế bào 
vảy, ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào 
lớn, ung thư biểu mô tuyến vảy, …) việc phân loại 
khái quát NSCLC/SCLC chủ yếu là để đưa ra quyết 
định xử trí và tiên lượng. 

Thời gian sống trung bình khi không được điều trị 
đối với NSCLC chỉ là 6 tháng và với SCLC là 2 tháng. 
Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, NSCLC có thể 
được chữa khỏi bằng phẫu thuật. Bệnh tiến triển tại 
chỗ được điều trị bằng hoá chất và xạ trị tiền phẫu, sau 
đó là phẫu thuật. Ngược lại, điều trị căn bản của SCLC 
là hoá chất toàn thân, vì loại ung thư này nhạy cảm với 
hóa trị, và thường có di căn ở thời điểm chẩn đoán. 

ở bệnh nhân ung thư phổi, các xét nghiệm được 
đòi hỏi để xác định giai đoạn bệnh và xác định lại giai 
đoạn sau điều trị. Hiểu biết về tình trạng tim phổi 
trước khi điều trị là điều cốt yếu để chắc chắn bệnh 
nhân có phù hợp với phẫu thuật hay không và dự báo 
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chức năng phổi còn lại. Đánh giá thể tích phổi còn lại 
trước khi phẫu thuật rất quan trọng khi điều trị bệnh 
nhân ung thư phổi. Chụp nhấp nháy (Scintigraphy) 
đánh giá dự báo thể tích phổi còn lại - như là giá trị 
liên quan đến tỷ lệ phần trăm hoạt tính phóng xạ mất 
đi của phần phổi hoặc thùy phổi mà dự định sẽ cắt bỏ 
hoặc tia xạ - là điều cốt yếu để đánh giá khả năng có 
thể cắt bỏ được về mặt chức năng. 

Đáp ứng với hóa trị là một trong những chỉ điểm 
quan trọng nhất ở bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên đây là 
điều khó khăn thường xuyên cho việc xác định rõ về 
mặt lâm sàng hoặc X quang. Từ những năm 1980, đã 
tăng thêm các báo cáo chỉ ra rằng 99mTc-MIBI SPECT 
hấp thu vào một vài loại u, bao gồm ung thư phổi. 
99mTc-MIBI được gắn vào một protein trọng lượng phân 
tử thấp ở trong các tiêu thể. 99mTc-MIBI có khả năng 
tích điện dương và ưa mỡ, ty thể và điện thế màng bào 
tương của tế bào u, và những thành phần trong ty thể 
của các tế bào u có thể đóng những vai trò quan trọng 
trong việc hấp thu những tác nhân này của tế bào ung 
thư. Sự hấp thu cũng có thể được xác định bằng cơ chế 
gián tiếp như là sự tăng tưới máu khối u và tăng tính 
thấm mao mạch. Những nghiên cứu gần đây gợi ý một 
giả thuyết là 99mTc-MIBI có thể tương tác với P-
glycoprotein (Pgp), một protein màng bào tương, được 
mã hóa bởi gen MDR1, chất mà được cho thấy là làm 
giảm sự tích lũy của các thuốc gây độc như là 
anthracyclin, vinka alkaloids, colchicin và actinomycin-
D. Pgp có chức năng như là một chất vận chuyển phụ 
thuộc năng lượng các tác nhân ưa mỡ gây độc tế bào. 
99mTc-MIBI có thể bị tách ra khỏi dịch bào tương vượt 
gradient nồng độ như là một chất nền vận chuyển thích 
hợp bởi Pgp. 99mTc-MIBI cũng được thấy là hiệu quả 
hơn Tl-201 chloride trong việc trong việc đánh giá đáp 
ứng với hóa trị ở bệnh nhân NSCLC và SCLC. Sự hấp 
thu 99mTc-MIBI bởi các tế bào ung thư liên quan đến 
một vài yếu tố (mô học: dòng máu và mạch máu; sinh 
học và hóa sinh: chuyển hóa tế bào và hoạt động 
sống; và sự biểu lộ của gen MDR1) mà tác động đến 
các hoạt động dược lý của thuốc và kết quả của hóa 
trị. Bởi vậy, mức độ hấp thụ 99mTc-MIBI có thể được giả 
định là kết quả của những cân bằng khác nhau giữa 
những yếu tố đó và nó có thể được xem như là một 
công cụ in vivo không xâm lấn để đánh gi̧  độ nhạy 
cảm với hóa chất của các khối ung thư. Nó cũng gợi ý 
rằng việc xác định mức độ Pgp của bệnh nhân ở thời 
điểm chẩn đoán hoặc tái phát có thể đóng một vai trò 
quan trọng cho việc thiết kế phác đồ điều trị sau này, 
nhưng nhiều nghiên cứu khác nhau đã phát hiện ra 
rằng chỉ có mức độ biểu lộ thấp cuẩ MDR1 ở bệnh 
nhân ung thư phổi, bao gồm cả NSCLC và SCLC. Sự 
hấp thu 99mTc-MIBI trong khối u không nhất thiết chỉ ra 
rằng một ung thư nhạy cảm với thuốc là có liên quan 
với MDR1, bởi vì có nhiều cơ chế khác nhau cho sự 
kháng đa thuốc, như là sự kháng đa thuốc liên quan 
đến protein, sự tăng Glutathion-S-tranferase, thay đổi 
topoisomerase II, tăng sự sửa chữa DNA, và sự giảm 
thấp Cytochrom p450 reductase. Bệnh nhân SCLC với 

sự hấp thụ cao thì đáp ứng với hóa trị tốt hơn là những 
bệnh nhân hấp thụ thấp. Một báo cáo cũng chỉ ra rằng 
sự vắng mặt của hiện tượng hấp thu 99mTc-MIBI liên 
quan tới việc thất bại với hóa trị. Những nghiên cứu này 
cũng chỉ ra rằng mức độ hấp thu 99mTc-MIBI ở ung thư 
phổi tế bào nhỏ có liên quan tới đáp ứng với hóa trị. 
Những thông tin thu được từ việc ghi hình bằng 99mTc-
MIBI có thể được sử dụng trong dự báo quá trình diễn 
biến của ung thư với những bệnh nhân mà không đáp 
ứng với hóa trị thông thường, và có thể hướng dẫn cho 
việc thiết kế một protocol điều trị có hiệu quả nhất. 

Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu: 
Đánh giá đáp ứng điều trị với hóa chất của ung thư 
phổi không tế bào nhỏ bằng SPECT phổi với Tc99m 
– MIBI 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
41 Bệnh nhân NSCLC giai đoạn IIIB và IV được 

điều trị bằng hóa chất phác đồ Paclitaxel + 
Carboplatin tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Thời gian 
từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2010. 

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 
+ Chẩn đoán ung thư phổi, mô bệnh học là 

NSCLC.  
+ Không mắc ung thư thứ 2. 
+ Chưa điều trị bằng các phương pháp tại chỗ hay 

toàn thân trước đó. 
+ Có chỉ định chụp xạ hình SPECT với 99mTc-MIBI. 
+ Điều trị tối thiểu 3 đợt hoá chất. 
+ Chấp nhận tham gia nghiên cứu.  
+ Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.  
Tiêu chuẩn loại trừ 
- Bệnh nhân từ chối hoặc không tuân thủ qui trình, 

không hợp tác trong quá trình chụp xạ hình. 
- Bệnh nhân có chống chỉ định: phụ nữ đang 

mang thai, đang cho con bú, không đảm bảo các qui 
định về an toàn bức xạ. 

- Bệnh nhân không có đủ các thông tin cần thiết 
về hành chính, lâm sàng, XQ và giải phẫu bệnh lý; 
các bệnh nhân UTP thứ phát. 

Kết quả 
1. Vị trí tổn thương.  
59 bệnh nhân UTP có vị trí tổn thương trên CT 

lồng ngực như sau: 
Bảng 1. Vị trí tổn thương trên CT: 

Vị trí n = 59 % 
Phổi phải: 
Thùy trên 
Thùy giữa 
Thùy dưới 

37 
21 
6 
10 

62,8 
35,5 
10,2 
17,1 

Phổi trái: 
Thùy trên 
Thùy dưới 

22 
10 
12 

37,2 
17,1 
20,1 

Trung tâm 
Ngoại vi 

24 
35 

40,7 
59,3 

U phổi phải chiếm tỷ lệ 62,8%, u phổi trái chiếm 
37,2%. Vị trí của u ở trung tâm (40,7%), u ở ngoại vi 
(59,3%). Gặp u thuỳ trên phổi phải nhiều nhất (21/59 
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= 35,5%); còn ở thuỳ trái gặp ở thuỳ dưới nhiều hơn 
(12/59 = 20,1%).  

2. Kích thước tổn thương phổi  
Trong nhóm UTP, kích thước u xác định được trên 

phim CT nhỏ nhất 1,5cm; lớn nhất 15cm. 31BN 
(52,5%) có kích thước U từ 3 - 6cm. 18 BN (30,5%) có 
kích thước lớn trên 6 cm, chỉ 10 BN (16,9%) có kích 
thước u nhỏ dưới 3 cm. 

3. Tình trạng di căn và các vị trí di căn 
28 BN có di căn, vị trí như sau: 
Bảng 2: Tình trạng di căn và các vị trí di căn 

Di căn Số BN Tỷ lệ % 

Tình trạng di căn Có di căn 
Không di căn 

28 
31 

47,5 
52,5 

Vị trí di căn 

Phổi đối bên 
Xương 

Thượng thận 
Não 

Xương + phổi 
Gan + phổi 

Xương +gan + phổi 
Không 

8 
6 
5 
3 
4 
1 
1 
31 

13,5 
10,2 
8,5 
5,1 
6,8 
1,7 
1,7 
52,5 

47,5% trường hợp có di căn, 13,5% di căn phổi đối 
bên, di căn xương chiếm 10,2%, di căn thượng thận 
8,5%. 1 trường hợp di căn cả 3 vị trí (1,7%). 

4. Kết quả điều trị hóa chất  
 Theo kết quả phân giai đoạn bệnh trên SPECT, 

41BN thuộc giai đoạn IIIB và IV được điều trị hóa chất 
(21BN giai đoạn IIIB; 20BN giai đoạn IV) 

Typ mô bệnh học của 41 BN như sau:  
Bảng 3. Typ mô bệnh học của nhóm BN được 

điều trị hóa chất 
Típ mô bệnh học Số BN Tỷ lệ % 

UTBM tuyến 
UTBM vảy 

UTBM tế bào lớn 

18 
14 
9 

44,0 
34,1 
21,9 

Tổng 41 100 
Chiếm tỷ lệ cao nhất là bệnh nhân UTBM tuyến 

(44%), sau đó đến UTBM vảy (34,1%), UTBM tế bào 
lớn chiếm 21,9%. 

Sau 3 đợt điều trị hóa chất, kết quả đáp ứng với 
điều trị đã làm thay đổi các biểu hiện lâm sàng, nhiều 
triệu chứng giảm hẳn (bảng 3.4). 

Trên lâm sàng: 
- Tỷ lệ bệnh nhân có thuyên giảm triệu chứng cơ 

năng là 75,6%.  
- Chỉ số KPS = 70% trước điều trị là 14,6%, sau 

điều trị là 2,4%. Chỉ số KPS = 100% trước điều trị là 
4,9%, sau điều trị là 17,1%. 

- Số có triệu chứng đau ngực trước điều trị là 78%, 
sau điều trị là 17%.  

- Tỷ lệ bệnh nhân ho trước điều trị là 63,4%, sau 
điều trị còn 34,1%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân ho máu trước điều trị là 12,2%, 
sau điều trị còn 2,4%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân khó thở trước điều trị là 24,4%, 
sau điều trị còn 9,8%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân đau khớp trước điều trị là 
36,6%, sau điều trị 22,0%. 

Bảng 4. Đánh giá triệu chứng lâm sàng trước và 
sau điều trị  

Trước điều trị Sau điều trị Triệu chứng 
Số BN Tỉ lệ % Số BN Tỉ lệ % 

Toàn trạng (KPS) 
70% 

80-90% 
100% 

 
6 
33 
2 

 
14,6 
80,5 
4,9 

 
1 
33 
7 

 
2,4 
80,5 
17,1 

Ho 
Có 

Không 

 
26 
15 

 
63,4 
36,6 

 
14 
27 

 
34,1 
65,9 

Ho máu 
Có 

Không 

 
5 
36 

 
12,2 
87,8 

 
1 
40 

 
2,4 
97,6 

Khó thở 
Có 

Không 

 
10 
31 

 
24,4 
75,6 

 
4 
37 

 
9,8 
90,2 

Đau ngực 
Có 

Không 

 
32 
9 

 
78,0 
22,0 

 
7 
34 

 
17,0 
83,0 

Mức độ đau ngực 
Không đau 

Đau ít (1-3 điểm) 
Đau vừa (4-6 điểm) 
Đau nặng (7 điểm) 

 
9 
12 
13 
7 

 
21,9 
29,3 
31,7 
17,1 

 
35 
4 
2 
0 

 
85,4 
9,8 
4,9 
0 

Đau khớp 
Có 

Không 

 
15 
26 

 
36,6 
63,4 

 
9 
32 

 
22,0 
78,0 

 

Bảng 5. Đáp ứng thực thể 
Đáp ứng với điều trị Số BN Tỷ lệ % 
Đáp ứng một phần 22 53,6 
Bệnh giữ nguyên 
Bệnh tiến triển 

10 
9 

24,4 
22,0 

Tổng 41 100 
Không có bệnh nhân nào đáp ứng hoàn toàn, 20 

BN đáp ứng một phần chiếm 53,6%, bệnh giữ nguyên 
chiếm 24,4% và 22% bệnh tiến triển. Một số bệnh 
nhân có triệu chứng lâm sàng thuyên giảm nhưng 
kích thước u không giảm so với trước điều trị. 

Bảng 6. Đáp ứng theo giai đoạn bệnh  
Giai đoạn Đáp ứng Không đáp ứng Tổng p 

IIIB 12 
(57,1%) 

9 
(42,9%) 

21 
 

IV 10 
(50,0%) 

10 
(50,0%) 

20 

 
>0,05 

Tổng 22 
(53,6%) 

19 
(46,4%) 

41 
(100%)  

Tỷ lệ đáp ứng ở giai đoạn IIIB là 57,1% cao hơn 
giai đoạn IV là 50,0%, tuy nhiên, sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p >0,05). 

Bảng 7. Đáp ứng theo mô bệnh học 
Đáp ứng Không đáp ứng p Đáp ứng 

MBH SỐ BN % SỐ BN % 
UTBM tuyến 10 58,8 7 41,2 
UTBM vảy 7 50,0 7 50,0 

UTBM tế bào 
lớn 

5 50,0 5 50,0 

>0,05 

Tỷ lệ đáp ứng có khác nhau giữa các týp mô bệnh 
học, tuy nhiên khác biệt chưa có  ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). 
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Giá trị dự báo đáp ứng điều trị hóa chất của 
SPECT 99mTc-MIBI phổi  

Bảng 8. Tỷ số T/N trước điều trị ở nhóm có đáp 
ứng và không đáp ứng 

Đáp ứng điÒu trị n T/N sớm T/N muộn p 
Đáp ứng một phần 22 3,21± 0,86 2,32 ±0,92 
Bệnh giữ nguyên 10 2,69 ± 0,89 2,38 ± 0,84 
Bệnh tiến triển 9 2,24 ± 0,72 2,43 ± 0,57 

 
<0,05 

Tổng 41 2,93 ± 0,65 2,46 ± 0,76  
Những bệnh nhân có tập trung phóng xạ cao (T/N 

cao hơn ở pha sớm) đáp ứng với điều trị hóa chất tốt 
hơn (p<0,05).  

Bảng 9. Chỉ số RI của nhóm có đáp ứng và không 
đáp ứng  

Đáp ứng điÒu trị n % RI (%) p 
Đáp ứng một phần 22 48,8 27,7±9,1 
Bệnh giữ nguyên 10 24,4 11,5±3,2 
Bệnh tiến triển 9 26,8 -8,5 ±5,2 

 
<0,05 

Tổng 41 100 16,1±4,9  
Bệnh nhân UTP có bắt phóng xạ mạnh ở pha 

sớm, chênh lệch giữa pha sớm và muộn lớn hơn nên 
chỉ số RI% lớn hơn. Nhóm có đáp ứng với điều trị hóa 
chất có T/N pha sớm lớn nên chênh lệch với pha 
muộn lớn hơn, RI% do đó cũng lớn hơn (p<0,05).  

Bảng 10. Tỷ số T/N pha sớm trước điều trị và sau 
điều trị  

Đáp ứng điÒu trị n Trước điều 
trị 

Sau điều 
trị 

p 

Đáp ứng một phần 22 3,21±0,86 2,23±0,92 <0,05 
Bệnh giữ nguyên 10 2,69 ±0,89 2,76±1,10 
Bệnh tiến triển 9 2,24 ±0,72 2,21±0,96 

>0,05 

Tổng 41 2,93 ±0,65 2,36±0,86  
Sau điều trị hóa chất 3 đợt, ở nhóm bệnh nhân có 

đáp ứng với điều trị chỉ số T/N pha sớm giảm rõ 
(p<0,05), còn ở những bệnh nhân không đáp ứng với 
điều trị hóa chất, chỉ số T/N ít thay đổi (p>0,05).  

Bảng 11. Tỷ số T/N pha muộn trước điều trị và sau 
điều trị  

Đáp ứng điÒu trị n Trước điều trị Sau điều trị p 
Đáp ứng một phần 22 2,32±0,92 1,84±0,76 <0,05 
Bệnh giữ nguyên 10 2,38±0,84 2,41±0,85 
Bệnh tiến triển 9 2,43±0,57 2,29±0,82 

>0,05 

Tổng 41 2,46±0,76 2,12±0,71  
Tỷ số T/N pha muộn cũng có diễn biến tương tự: 

giảm rõ ở nhóm có đáp ứng với điều trị (p<0,05), 
không giảm hoặc giảm nhẹ ở nhóm không đáp ứng 
với điều trị (p>0,05).  

Bảng 12. Chỉ số RI trước điều trị và sau điều trị  

Đáp ứng điều trị n Trước điều 
trị Sau điều trị P 

Đáp ứng một phần 22 27,7 ± 9,1 17,5 ± 4,8 
Bệnh giữ nguyên 10 11,5 ± 3,2 12,7 ± 5,4 
Bệnh tiến triển 9 -8,5 ± 5,2 -3,6 ± 6,7 

 
<0,05 

Tổng 41 16,1 ± 4,9 11,7 ± 6,9  
Chỉ số lưu giữ phóng xạ RI phụ thuộc vào T/N cả 

pha sớm và pha muộn. Chênh lệch ở những bệnh 
nhân đáp ứng sau điều trị vẫn lớn hơn so với những 
bệnh nhân bệnh tiến triển nên chỉ số RI sau điều trị ở 
nhóm đáp ứng lớn hơn nhóm không đáp ứng 

(p<0,05). Sau điều trị nói chung chỉ số lưu giữ phóng 
xạ giảm so với trước điều trị.  

3.4.3. Ngưỡng tiên lượng đáp ứng với điều trị 
của T/N 

Nếu lấy chỉ số T/N = 3,0 (pha sớm) là ngưỡng 
tiên lượng đáp ứng với điều trị, chúng ta có kết quả ở 
bảng 13. 

 Bảng 13. Ngưỡng tiên lượng đáp ứng với điều trị 
của tỷ số T/N 

CT Xạ hình SPECT 
Đáp ứng Không đáp ứng 

T/N >3 18 4 
T/N <3 4 15 

Hệ số kapa 0,61 
Kết quả bảng 3.13 cho thấy, nÕu lÊy ngưỡng T/N 

> 3 của SPECT trước điều trị làm ngưỡng dự báo đáp 
ứng với điều trị sẽ có sự phù hợp với kết quả trên CT 
khá chặt chẽ, hệ số kappa = 0,61. 

Còn nếu lấy ngưỡng T/N (pha sớm) của SPECT < 
1,8 là đáp ứng với điều trị, so sánh với CT chúng ta có 
bảng 3.14. Có 5 bệnh nhân T/N < 1,8 nhưng trên CT 
kích thước u giảm ít, dưới 30%; 3 trường hợp kích 
thước u trên CT giảm trên 50% nhưng vẫn bắt xạ 
mạnh, chỉ số T/N > 3,0. Hệ số kappa = 0,56.  

Bảng 14. So sánh đánh giá đáp ứng với điều trị 
giữa SPECT và CT 

CT Xạ hình SPECT 
Đáp ứng Không đáp ứng 

T/N <1,8 18 5 
T/N >1,8 4 14 

Hệ số kapa 0,56 

 
Kết luận 
41 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai 

đoạn IIIB, IV được điều trị hóa chất phác đồ Paclitaxel 
+ Carboplatin chu kỳ 21 ngày. Kết quả không có bệnh 
nhân nào đáp ứng hoàn toàn, 20 BN đáp ứng một 
phần chiếm 53,6%, bệnh giữ nguyên chiếm 24,4% và 
22% bệnh tiến triển. Những bệnh nhân có tập trung 
phóng xạ cao (T/N cao hơn ở pha sớm) đáp ứng với 
điều trị hóa chất tốt hơn (p<0,05). Những bệnh nhân 
có đáp ứng với điều trị thì chỉ số T/N ở cả pha sớm và 
pha muộn chụp ở thời điểm sau điều trị đều giảm 
đáng kể so với trước điều trị, còn nhóm không đáp 
ứng thì chỉ số T/N sau điều trị không giảm hoặc giảm 
nhẹ so với trước điều trị (ở cả pha sớm và pha muộn), 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Chỉ số RI sau 
điều trị ở nhóm đáp ứng lớn hơn nhóm không đáp ứng 
(p<0,05). Lấy ngưỡng T/N > 3 của SPECT trước điều 
trị làm ngưỡng dự báo đáp ứng với điều trị sẽ có sự 
phù hợp với kết quả trên CT khá chặt chẽ, hệ số 
kappa = 0,61. 
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NHIỄM ROTAVIRUS ở TRẺ EM TIÊU CHẢY CẤP KHU VỰC Hà ĐÔNG, Hà Nội 

 
Nguyễn Lĩnh Toàn 

Tóm tắt 
Rotavirus là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy 

cấp (TCC) ở trẻ em. Nghiên cứu tiến hành trên 95 trẻ 
em dưới 5 tuổi mắc TCC. Rotavirus-RNA trong phân 
được phát hiện bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR. Kết 
quả cho thấy Rotavirus-RNA dương tính trong phân trẻ 
mắc TCC là 78/95 (82%). Phân tích kiểu gen G của 
Rotavirus chứng minh kiểu gen G3 chiếm ưu thế 55/78 
(70,5%), tiếp đến là G1 11/78 (14,1%) và phối hợp G1 
và G3 là 7/78 (9%). Tóm lại, Rotavirus là nguyên nhân 
chính gây TCC trẻ em (82%) với hai kiểu gen phổ biến 
là G3 và G1 ở khu vực Hà đông, Hà Nội.  

Từ khóa: Rotavirus, tiêu chảy cấp. 
summary 
Rotavirus is mainly caused acute diarrhea in 

children world-wide. 95 acute diarrhea children under 
5 year old were enroled in this study. Rotavirus-RNA 
in stool samples were examined by using multiplex 
reverse transcription-polymerase chain reaction. 
Result showed that Rotavirus-RNA was detected in 
78 of 95 (82%) stool samples. Genotyping analysis 
demonstrated the Rotavirus G3 was predominant 
genotypes (70.5%), following by Rotavirus G1 
(14.1%) and co-infected G1 and G3 genotype (9%). 
In summary, Rotavirus is mainly caused of diarrhea in 
children (82%) with two predominant kiểu gen G3 and 
G1 in Hadong area, Hanoi.  

Keywords: Rotavirus, diarrhea, multiplex RT-PCR 
Đặt Vấn đề 
Rotavirus là căn nguyên quan trọng gây tiêu chảy 

cấp (TCC), đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi. ở các nước 
đang phát triển có tỷ lệ TCC do Rotavirus từ 40 - 
60%. Mỗi năm hàng trăm nghìn ca tử vong do 
Rotavirus ở các nước đang và chưa phát triển (Gray 
và cs, 2008).  

ở nước ta TCC do Rotavirus chiếm khoảng 54% 
các trường hợp tiêu chảy nhập viện. Ước tính khoảng 
7500 trẻ chết mỗi năm do TCC trong đó nguyên nhân 
chủ yếu là do Rotavirus. Bởi vậy, chẩn đoán sớm và 
đúng nguyên nhân gây TCC để có biện pháp điều trị 
thích hợp là rất cần thiết (Đặng Đức Anh và cs, 2005; 
Nguyễn Văn Mẫn và cs, 2005).  

Rotavirus có hình cầu, đường kính 70 - 80 nm, 
thuộc hệ gene RNA sợi kép gồm 11 mảnh ARN khác 
nhau, genome có kích thước 16 - 17 kb. Rotavirus 
được chia làm 7 nhóm kí hiệu từ A đến G, trong đó 
nhóm A là nhóm chủ yếu gây TCC ở trẻ em (Estes M. 
1996; Matthijnssens J và cs, 2008). 

Có nhiều phương pháp phát hiện Rotavirus thường 
dùng gồm miễn dịch gắn enzyme (ELISA), khuếch tán 
miễn dịch, sắc ký miễn dịch, ngưng kết latex... nhưng 
độ nhạy và đặc hiệu hạn chế. Hiện nay, kỹ thuật sinh 
học phân tử như RT-PCR (reverse transcription 
polymerase chain reaction) và PCR đa mồi đã khắc 
phục được những hạn chế của các kỹ thuật trên và đã 
bổ sung thêm cho các phương pháp chẩn đoán kinh 
điển. Kỹ thuật này có độ nhạy và đặc hiệu cao cho 
phép phát hiện lượng virus thấp trong mẫu bệnh phẩm 
và cho phép xác định kiểu gen của virus.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành với các 
mục tiêu xác định tỷ lệ và kiểu gen của Rotavirus gây 
TCC trẻ em khu vực Hà Đông, Hà Nội. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Mẫu bệnh phẩm: 95 mẫu phân của trẻ em 

TCC dưới 5 tuổi nhập viện tại bệnh viện đa khoa Hà 
Tây (cũ) và bệnh viện Quân y 103. Chẩn đoán xác 
định TCC và phân loại mất nước theo Tổ chức y tế 
thế giới (1995). Các mẫu phân được thu thập theo 
đúng qui trình riêng rẽ từng bệnh nhân tránh nhiễm 
chéo qua dụng cụ lấy mẫu. 

2. Xử lý bệnh phẩm: Phân được pha loãng trong 
nước khử ion tỷ lệ 1:9 ly tâm 6000 vòng/phút ở 4 0C, 
30 phút. Dịch nổi phân 10% được bảo quản -800C cho 
đến khi sử dụng. 

3. Tách RNA: 140 l dung dịch dịch nổi phân được 
dùng tách RNA virus. Kit tách RNA sử dụng bộ kit 
“QIAamp viral RNA” của hãng QIAgen, Germany. Qui 
trình tách RNA virus theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Sản phẩm RNA sau khi tách được bảo quản ở -70 0C.  

4. Mồi (Primer): Các cặp primer dùng chẩn đoán 
và phân biệt kiểu gen của Rotavirus mô tả chi tiết 
trong bảng 1 (Gentsch và cs, 1992; Gouvea và cs, 
1990; Iturriza-Gãmara và cs, 2004). 


